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µ một bộ phận hợp thành chủ 
nghĩa Tam dân của Tôn 
Trung Sơn, chủ nghĩa dân 

quyền thể hiện đậm nét qua sáu bài giảng 
của ông vào năm 1924 cho đến nay vẫn 
chứa đựng nhiều giá trị thời đại. Bài viết 
này tập trung tìm hiểu những nội dung cơ 
bản của chủ nghĩa dân quyền của Tôn 
Trung Sơn, trên cơ sở đó rút ra một số nhận 
xét về những giá trị của chủ nghĩa dân 
quyền của ông với Trung Quốc hiện nay.  

Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa dân 
quyền của Tôn Trung Sơn 

Chủ nghĩa dân quyền của Tôn Trung 
Sơn là một hệ thống lý luận về chính trị 
đối với con đường cách mạng của nhân dân 
Trung Quốc trong những thập niên đầu 
của thế kỷ XX. Theo Tôn Trung Sơn, dân 
quyền chính là việc nhân dân quản lý công 
việc chính trị; về bản chất, chính trị là việc 
quản lý công việc của nhân dân, và chính 
quyền chỉ là lực lượng đại diện thực hiện 
việc quản lý công việc của dân chúng. 
Ngay từ thời kỳ đầu thập kỷ 20 của thế kỷ 

XX đầy biến động, Tôn Trung Sơn đã nhận 
thấy thế giới bấy giờ là thế giới dân quyền, 
và đây là dòng chủ lưu của thời đại.(1) Trào 
lưu thế giới là chuyển từ thần quyền sang 
quân quyền, từ quân quyền đến dân 
quyền(2). Thực hiện dân quyền tại Trung 
Quốc chính là thuận theo trào lưu thế giới, 
nhờ đó có thể xây dựng quốc gia thịnh trị 
và ổn định lâu dài cho Trung Quốc.(3)  

Trong bối cảnh đó, Tôn Trung Sơn 
đã chỉ rõ mục tiêu của cách mạng tại 
Trung Quốc, đó chính là kết thành đoàn 
thể vững chắc chống lại sự áp bức của nước 
ngoài. Điều này khác với mục tiêu cách 
mạng của châu Âu khi coi đó là đấu tranh 
giành tự do. Tôn Trung Sơn cho rằng tiến 
hành cách mạng tại Trung Quốc chính là 
khôi phục tự do cho đất nước. Nếu giành 
được tự do cho đất nước, thì dân tộc Trung 
Quốc mới có tự do. Và khi quốc gia có thể 
hành động tự do thì Trung Quốc là quốc 
gia cường thịnh. (4) 

Tôn Trung Sơn cho rằng cần dùng chủ 
nghĩa dân quyền để cải tạo Trung Quốc 

L 
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thành một dân quốc “chính trị toàn dân”, 
và phải đi trước Âu-Mỹ.(5) Ông phản đối 
việc áp dụng mô hình chính trị (chính thể 
đại nghị) của phương Tây vào Trung Quốc 
vì mỗi quốc gia có những tình hình, điều 
kiện xã hội cụ thể khác nhau. Để Trung 
Quốc có thể phát triển và thực hành dân 
quyền, thì phải tìm ra cách thức thích hợp 
đối với Trung Quốc. (6) 

Một trong những vấn đề nảy sinh trong 
việc thực hành dân quyền tại các nước Âu-
Mỹ bấy giờ là nhân dân có thái độ phản 
kháng chính phủ. Theo Tôn Trung Sơn, 
nguyên nhân chính là vì các nước này 
không tách rõ “quyền” và “năng”. Trung 
Quốc khi thực hành dân quyền cần tránh 
tình trạng này của các nước Âu-Mỹ. Tình 
trạng nhân dân phản kháng chính phủ chỉ 
có thể giải quyết nếu tách rời  “quyền” và 
“năng”, và như vậy thì chính phủ mới hi 
vọng phát triển. Nếu chính phủ tốt thì 
nhân dân giao toàn quyền quốc gia cho 
chính phủ. Nếu chính phủ không tốt thì 
nhân dân có thể thực hành chức quyền bãi 
miễn chính phủ.(7) Theo Tôn Trung Sơn, 
trong công việc của quốc gia, thì quốc dân 
là chủ nhân, là người có quyền, chính phủ 
là nhà chuyên môn, là người “hữu năng”.(8) 
“Thời đại dân quyền cực thịnh, phương 
pháp quản lý chính phủ rất hoàn hảo, 
chính phủ có quyền lực lớn, nhân dân chỉ 
cần phát biểu ý kiến của mình tại quốc hội, 
công kích chính phủ thì mới có thể đánh đổ 
chính phủ, ca ngợi chính phủ thì có thể 
củng cố chính phủ.”(9) 

Tôn Trung Sơn cho rằng cùng với việc 
chia tách “quyền” và “năng”, cần phải chia 
tách cả bộ máy chính trị. Đại quyền chính 
trị quốc gia cần chia thành hai phần. Thứ 
nhất là “chính quyền”, quyền này được 

giao vào tay nhân dân, để nhân dân có thể 
trực tiếp quản lý đất nước, và chính quyền 
này chính là dân quyền. Thứ hai là trị 
quyền, là quyền chính phủ. (10) Sự kết hợp 
ở đây chính là nhân dân sử dụng quyền 
của mình để chế ước quyền của chính phủ. 

Tôn Trung Sơn chủ trương thực hành 
dân quyền của nhân dân nên bao gồm 4 
quyền. Thứ nhất là quyền tuyển cử, lựa ra 
quan chức; Thứ hai là quyền bãi miễn 
quan chức mà họ bầu ra; Thứ ba là quyền 
sáng kiến pháp luật, quyết định pháp luật 
nào có lợi cho nhân dân thì giao chính phủ 
chấp hành; Thứ tư, là quyền phúc quyết, 
nếu pháp luật đã ban hành bất lợi cho 
nhân dân thì nhân dân có quyền sửa đổi, 
sau đó yêu cầu chính phủ chấp hành. Nền 
chính trị toàn dân chính là để cho nhân 
dân thực hiện đầy đủ 4 quyền này. Có thể 
thực hiện bốn quyền này chính là điều 
kiện để nhân dân quản lý công việc quốc 
gia, và cũng chính là điều kiện đảm bảo 
cho nhân dân có thể quản lý được chính 
phủ.(11)  

Theo Tôn Trung Sơn, để chính phủ (nhà 
nước) có thể vận hành tốt, thì cần phải có 
5 quyền (hiến pháp ngũ quyền). Đó là 
quyền hành chính, quyền lập pháp, quyền 
tư pháp, quyền khảo thí và quyền giám sát. 
Trong 5 quyền này khác với phương Tây 
thường nói tới quyền lập pháp, hành pháp 
và tư pháp, thì Tôn Trung Sơn đưa thêm 
vào quyền khảo thí và quyền giám sát, với 
sự kế thừa những giá trị tinh hoa từ lịch 
sử của Trung Quốc. Tôn Trung Sơn cho 
rằng dùng hiến pháp ngũ quyền để tổ chức 
chính phủ thì chính phủ mới hoàn hảo. Và 
cơ quan chính phủ làm việc vì nhân dân 
thì mới có thể làm nhiều việc hoàn hảo.(12) 

Kiểu chính phủ này mới là chính phủ hoàn 
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hảo nhất, tốt đẹp nhất trên thế giới. Quốc 
gia có chính phủ tốt đẹp như thế thì mới có 
thể xây dựng quốc gia dân giàu, dân trị, 
dân hưởng.(13) 

Trong cấu trúc quyền lực nhà nước mà 
Tôn Trung Sơn đưa ra, thì chính quyền là 
quyền của người dân, ở vị trí cao hơn, còn 
trị quyền là quyền của chính phủ, ở vị trí 
thấp hơn. Người dân thực hiện việc quản 
lý chính phủ thông qua thực hành các 
quyền tuyển cử, bãi miễn, sáng kiến và 
phúc quyết. Chính phủ làm việc vì nhân 
dân thông qua việc thực hiện năm quyền ở 
trên.  

Có thể thấy, Tôn Trung Sơn có sự sáng 

tạo trong việc thiết kế mô hình nhà nước. 

Ông lựa chọn những giá trị truyền thống 

vốn đã được ăn sâu trong những nhận thức 

đồng bào của mình để xây dựng một lý 

luận phù hợp với đặc điểm của Trung Quốc. 

Ông phê phán những mô hình của nước 

ngoài với những lý do từ bối cảnh lịch sử 

tới việc củng cố sự tự hào quốc gia… Tôn 

Trung Sơn không ủng hộ nền dân chủ đại 

nghị cũng như việc phân tách quyền lực 

của phương Tây. Việc thiết kế bộ máy 

chính phủ hay quyền lực nhà nước của ông 

chia sẻ rất nhiều giá trị triết học phương 

Đông, đặc biệt là Khổng giáo. Đây là một 

trong những đề xuất mang tính cải cách 

nhằm thiết kế lại những thiết chế nhà 

nước truyền thống lớn của Trung quốc cho 

phù hợp với những nguyên tắc dân chủ 

hiện đại.(14) 

* 

* * 

Chủ nghĩa dân quyền của Tôn Trung 
Sơn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát 

triển chính trị của Trung Quốc trong thập 
niên đầu thế kỷ XX. Nó có vai trò quan 
trọng trong việc giác ngộ cho nhân dân về 
con đường cách mạng, trong đấu tranh xây 
dựng nền dân chủ tại Trung Quốc. Tuy 
nhiên, hệ thống lý luận này cũng có những 
điểm yếu của nó. Vấn đề quyền lực chính 
trị của nhân dân còn chưa được Tôn Trung 
Sơn làm rõ. ở cấp chính quyền địa phương, 
thì việc thực hành 4 quyền của nhân dân 
là có sự tham gia trực tiếp, nhưng ở cấp độ 
quốc gia, thì dường như lại có sự mâu 
thuẫn trong cách thức thực hiện 4 quyền 
này. Trong bài giảng về chủ nghĩa dân 
quyền, Tôn Trung Sơn đơn giản lập luận 
rằng nhân dân có 4 quyền dân chủ trực 
tiếp này để quản lý chính phủ ngũ quyền. 
Tuy nhiên, ông lại không luận giải rõ làm 
sao toàn thể nhân dân Trung Quốc ở cấp 
độ quốc gia có thể kiểm soát chính phủ 
thông qua dân chủ trực tiếp.(15)  

Bên cạnh đó, hiến pháp 5 quyền mà 
Tôn Trung Sơn đưa ra cũng có một số hạn 
chế. Thứ nhất, vấn đề phân công quyền lực 
trong 5 quyền này chưa được rõ ràng, Mối 
quan hệ giữa quyền lập pháp và mối quan 
hệ giữa các cơ quan lập pháp với các cơ 
quan khác trong việc giám sát quyền lực 
cũng cần phải được xem xét. Thứ hai, là 
thiếu cơ chế kiểm tra và cân bằng lẫn 
nhau giữa các quyền. Kết quả của việc 
phân công quyền lực không hợp lý, nhấn 
mạnh quá mức vào cơ cấu dọc của quyền 
lực, trong khi thiếu quyền lực đối với cấu 
trúc theo chiều ngang, dễ khiến cho 
5quyền và sự độc lập của phân công quyền 
lực bị ảnh hưởng.  

Trong những phân tích về ngũ quyền, 
Tôn Trung Sơn nhấn mạnh tới quyền khảo 
thí và quyền giám sát cần phải được chia 
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tách như là một tuyến độc lập của chính 
phủ để kiểm tra và cân bằng với các quyền 
khác. Tuy nhiên, Tôn Trung Sơn cũng 
chưa lý giải đầy đủ về các quyền lập pháp, 
hành pháp và tư pháp cần tương tác với 
nhau ra sao. Nhưng khá rõ ràng là ba 
quyền này được thiết kế thực sự là 3 tuyến 
chuyên biệt trong một tổ chức (chính 
quyền Trung ương). Mục tiêu của Hiến 
pháp ngũ quyền là duy trì sự hài hòa cân 
bằng giữa nhân dân và chính phủ, sao cho 
thiết lập một chế độ dân chủ mạnh và hiệu 
quả nhằm phát huy công năng đầy đủ của 
nó.  

Một vài giá trị của chủ nghĩa dân 
quyền đối với Trung Quốc hiện nay 

Xây dựng nhà nước mới 

Nhà nước CHND Trung Hoa thành lập 

năm 1949 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Trung Quốc đã thực hiện “chuyên 

chính dân chủ nhân dân”. Trong các bản 

hiến pháp sau này, mà gần đây nhất là 

Hiến pháp 1982 đã xác lập rõ “Nước Cộng 

hoà nhân dân Trung Hoa là nhà nước 

xã hội chủ nghĩa chuyên chính dân chủ 

nhân dân, với nền tảng là liên minh công 

nông do giai cấp công nhân lãnh đạo” . Trở 

lại việc lựa chọn chuyên chính dân chủ 

nhân dân, vào ngày 30/6/1949, Mao Trạch 

Đông trong diễn văn về chuyên chính dân 

chủ nhân dân đã nhấn mạnh đây chính là 

việc thực hiện chủ nghĩa dân quyền của 

Tôn Trung Sơn: “Tưởng Giới Thạch phản 

bội Tôn Trung Sơn và sử dụng chuyên 

chính tư bản quan liêu và giai cấp địa chủ 

làm công cụ đàn áp nhân dân Trung Quốc. 

Nền chuyên chính phản cách mạng này 

đã được thực hiện 22 năm và nay bị lật đổ 

bởi nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản. Bọn phản cách mạng 

nước ngoài  buộc tội chúng ta thực hiện 

“độc tài” hoặc “chuyên chế” lại chính là 

những kẻ đã thực hiện chúng. Họ thực 

hiện độc tài hoặc chuyên chế của một giai 

cấp, tư sản đối với giai cấp vô sản và nhân 

dân còn lại. Họ là những kẻ mà Tôn Trung 

Sơn đã nói tới chính là tư sản của các nhà 

nước hiện đại đàn áp nhân dân. Và cũng 

từ những kẻ đó mà Tưởng Giới Thạch 

đã học hỏi được chuyên chính phản cách 

mạng của mình.(16)   

Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

Theo Tôn Trung Sơn, dân quyền là việc 

nhân dân quản lý công việc chính trị. 

Chính trị, về bản chất, theo ông, đó là 

quản lý việc của dân chúng, và chính 

quyền là lực lượng đại diện thực hiện việc 

quản lý công việc của dân chúng. Theo 

nghĩa đó, Tôn Trung Sơn đã trả lại quyền 

lực trong xã hội đối với dân chúng, đó là 

dân quyền, hay nói cách khác, theo nghĩa 

nhà nước pháp quyền hiện đại, thì nguồn 

gốc của quyền lực nhà nước chính là từ 

nhân dân.  

Có thể thấy rằng chủ nghĩa dân quyền 

của Tôn Trung Sơn, với việc bốn quyền cho 

nhân dân, đã xác lập chủ quyền nhân dân. 

Người dân có được quyền tiếp cận tới 

quyền quản lý nhà nước. Nhân dân là chủ 

thể của quyền lực nhà nước trong việc 

thiết lập một nền dân chủ đầy đủ với người 

dân thực sự là chủ nhân của quyền lực 

nhà nước.  
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Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 

và quyền lực đó được “trao” cho Nhà nước 

để thực thi chính sách. Nhà nước trong 

phạm vi quyền lực được nhân dân trao, sẽ 

thực thi 5 quyền: Quyền lập pháp, hành 

pháp, tư pháp, khảo thí và giám sát. Tuy 

nhiên, với bốn quyền của mình, người dân 

vẫn có thể kiểm soát được nhà nước.   

Thượng tôn pháp luật 

Tôn Trung Sơn đánh giá cao vai trò của 

pháp luật. Chủ trương đề cao pháp luật 

này được đánh giá là hạt nhân tiến bộ 

trong tư tưởng của Tôn Trung Sơn. Ông 

quan sát thấy luật pháp là nền tảng cơ 

bản cho sự tồn tại của nền chính trị dân 

chủ. Luật pháp là thiết yếu đối với việc 

bảo vệ quyền con người, giải quyết tranh 

chấp  và cấm đoán cướp bóc.(17)  

Pháp luật mà Tôn Trung Sơn đề cao, đó 

chính là pháp luật phản ánh ý chí chung 

của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích căn 

bản của nhân dân. Chính vì vậy, trong 

những quyền của nhân dân mà Tôn Trung 

Sơn đưa ra, có quyền sáng kiến và quyền 

phúc quyết. Nhân dân có quyền đưa ra 

sáng kiến pháp luật. Đối với những pháp 

luật có lợi cho nhân dân thì giao chính phủ 

chấp hành. Còn đối với những pháp luật 

cũ bất lợi cho nhân dân, thì nhân dân có 

quyền phúc quyết để sửa đổi, bãi bỏ.  

Cho tới nay, sau hơn 60 năm thành lập 

nước Trung Hoa mới, dùng luật trị nước 

đang được thiết lập, trở thành phương lược 

căn bản của Trung Quốc và là nhận thức 

chung của toàn xã hội. ý thức pháp luật 

toàn xã hội và quan niệm pháp trị cũng 

dần được tăng cường rộng rãi, hình thành 

không khí xã hội học tập pháp luật, tôn 

trọng pháp luật và sử dụng pháp luật. 

Trong cấu trúc chính trị hiện tại của 

Trung Quốc, bản thân ĐCS Trung Quốc 

cũng không ngừng nâng cao nhận thức và 

quyết tâm trong việc quản lý đát nước  

nước một cách dân chủ, khoa học và theo 

pháp luật. ĐCS Trung Quốc lãnh đạo 

nhân dân xây dựng hiến pháp và pháp 

luật; trong khi đó, Đảng cũng đã tiến hành 

các hoạt động trong phạm vi được quy 

định bởi Hiến pháp và pháp luật, với Hiến 

pháp như là tiêu chí cơ bản. Những năm 

gần đây ĐCS Trung Quốc đã đề cao Hiến 

pháp và kiên trì pháp trị. Bằng cách lãnh 

đạo nhân dân trong việc hoạch định và 

tuân thủ pháp luật, và bảo đảm thực thi 

pháp luật, ĐCS Trung Quốc đang không 

ngừng củng cố vị trí lãnh đạo của mình.  

Giới hạn quyền lực nhà nước 

Một trong những luận điểm của Tôn 

Trung Sơn có ý nghĩa quan trọng là vấn đề 

giới hạn quyền lực nhà nước. Trong bối 

cảnh lịch sử bấy giờ, Tôn  Trung Sơn có 

cách tiếp cận khác với những nhà lý luận 

đi trước về vấn đề giới hạn quyền lực nhà 

nước, đặc biệt là Montesquieu, người chủ 

trương tam quyền phân lập.  Theo 

Montesquieu và những người theo trường 

phái của ông, thì việc kiểm tra và đối 

trọng giữa các quyền lập pháp, hành pháp 

và tư pháp có thể ngăn ngừa việc lạm 

dụng và tập trung hóa quá mức quyền lực. 

Mục tiêu của việc chia tách quyền lực là 

bảo vệ tự do của nhân dân. Đối với 
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Montesquieu, quyền lực bản thân nó là 

cách tốt nhất để hạn chế việc lạm dụng 

quyền lực. Tự do sẽ được bảo vệ tốt nhất 

nếu như các nhà lập pháp làm luật, chính 

phủ hành pháp thực thi chúng và cơ quan 

tư pháp giải quyết các xung đột, tranh 

chấp hoặc trừng trị những kẻ vi phạm 

pháp luật một cách độc lập. Tuy nhiên, 

Tôn Trung Sơn, dựa trên tiền đề của học 

thuyết của mình về phân chia quyền và 

năng, cho rằng chỉ có nhân dân mới có thể 

giới hạn một cách chính đáng sức mạnh 

của chính phủ một cách trực tiếp.(18) 

Hiện nay, việc giới hạn quyền lực nhà 

nước thông qua các cơ chế ràng buộc và 

giám sát việc sử dụng quyền lực đang được 

thiết lập và hoàn thiện tại Trung Quốc. 

Các hệ thống giám sát và quy định giám 

sát tương đối hoàn chỉnh đang được xây 

dựng và hoàn thiện. Ràng buôc, giám sát 

được thực hiện thông qua cơ cấu Đại hội 

đại biểu nhân dân ở tất cả các cấp thực thi 

quyền giám sát đối với chính phủ, Toà án 

nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng 

cấp. Giám sát dân chủ được thực hiện 

thông qua Chính hiệp ở các cấp khác nhau. 

Dư luận xã hội và báo chí truyền thông 

đang trở thành một phương tiện ngày một 

phổ biến và hiệu quả hơn để giám sát 

chính phủ và công tác tư pháp… 

Mở rộng dân chủ 

Đường lối của ĐCS và Nhà nước Trung 

Quốc đưa ra có thể phản ánh xu hướng mở 

rộng dân chủ trong những năm gần đây. 

Tiến trình dân chủ cơ sở được khởi động ở 

nông thôn Trung Quốc trong thập niên 

1980 với Luật ủy ban Thôn dân năm 1987 

và Luật Tổ chức ủy ban Cư dân ở thành 

phố vào năm 1989. 

Với tư cách là đảng cầm quyền, ĐCS 

Trung Quốc cũng đã xác định mở rộng dân 

chủ XHCN, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của 

người dân và công bằng xã hội và mở rộng 

việc tham gia chính trị có trật tự của người 

dân.  Bảo đảm nhân dân làm chủ đất nước 

được Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định 

là bản chất và hạt nhân của chính trị dân 

chủ XHCN. (19) 

 Nâng cao tính tích cực và sự tham gia 

chính trị của người dân là một trong 

những nội dung công tác quan trọng của 

ĐCS Trung Quốc. Sự mở rộng tham gia 

chính trị có trật tự đó được thực hiện trong 

mọi lĩnh vực,  khuyến khích và tổ chức 

rộng rãi nhân dân quản lý công việc quốc 

gia, xã hội, quản lý kinh tế, văn hóa theo 

pháp luật; bảo đảm lợi ích hợp pháp của 

nhân dân, thực hiện bầu cử dân chủ, hành 

chính dân chủ, quản lý dân chủ, giám sát 

dân chủ theo pháp luật, bảo đảm quyền 

nắm tình hình, quyền tham gia, quyền 

phát ngôn, quyền giám sát của nhân dân; 

từng bước thực hiện bầu cử quốc hội theo 

tỷ lệ dân số; tăng cường độ minh bạch của 

quyết sách và mức độ tham gia của công 

chúng, công khai lấy ý kiến về xây dựng 

pháp quy pháp luật, chính sách có liên 

quan mật thiết đến lợi ích của quần chúng 

nhân dân; ủng hộ các đoàn thể nhân dân 

triển khai công tác theo pháp luật và quy 
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định có liên quan, tham gia quản lý xã hội 

và các dịch vụ công, bảo vệ lợi ích hợp 

pháp của quần chúng nhân dân. (20) 

Con đường có hiệu quả và rộng rãi nhất 

thực hiện mở rộng dân chủ và thực hành 

quyền làm chủ đất nước của nhân dân 

chính là thông qua việc nhân dân trực tiếp 

thực thi quyền lợi của mình theo pháp luật, 

quản lý sự nghiệp công ích và sự nghiệp 

chung cơ sở; thực hiện tự quản lý, tự phục 

vụ, tự giáo dục, tự giám sát; thực hiện 

giám sát dân chủ đối với cán bộ. Để thực 

hiện dân chủ hóa, trước hết cần phải thực 

hiện chế độ công khai trong công tác của 

chính quyền, doanh nghiệp. Chính vì vậy, 

ĐCS Trung Quốc đã quyết tâm “thúc đẩy 

công khai trong nhà máy, bảo vệ sự tham 

gia quản lý của công nhân viên, bảo vệ lợi 

ích hợp pháp của công nhân viên. Hoàn 

thiện chế độ công khai công việc của chính 

quyền, của thôn, thực hiện tính gắn kết và 

giúp đỡ lẫn nhau có hiệu quả giữa quản lý 

hành chính của chính quyền với tự trị của 

quần chúng cơ sở” cũng như “hoàn thiện 

chế độ làm việc công khai, nâng cao tính 

minh bạch công tác của chính quyền… 

Thực hiện điều lệ giám sát trong Đảng, 

tăng cường giám sát dân chủ, phát huy tốt 

vai trò giám sát của dư luận, tăng cường 

sức mạnh tổng hợp và thực hiện giám sát 

có hiệu quả.” (21) 

Tóm lại, chủ nghĩa dân quyền của Tôn 

Trung Sơn chứa đựng nhiều nội dung 

quan trọng đối với con đường cách mạng 

của nhân dân Trung Quốc trong thời kỳ 

đầu thập kỷ 20. Cho tới nay, nhiều nội 

dung của chủ nghĩa dân quyền đang dần 

được hiện thực hóa trong nền chính trị 

Trung Quốc.  
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